
1. Mục tiêu của thuế và kế toán

hệ thống thuế là một phần của hệ thống phân
phối thu nhập quốc dân. mục tiêu ưu tiên của thuế
là nhằm tạo nguồn thu cho một quốc gia. ngoài
ra, nhà nước sử dụng hệ thống thuế để kiểm soát
toàn bộ nền kinh tế, đạt được các mục tiêu xã hội,
và trong một số trường hợp, khích lệ hay hạn chế
một số hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.
cân bằng các mục tiêu này là mối quan tâm của
bất kỳ hệ thống thuế nào, điều này đòi hỏi hệ
thống thuế phải đạt được một số tiêu chuẩn. một
hệ thống thuế phải công bằng, hiệu quả, lâu dài,
đáng tin cậy, thuận lợi và kinh tế (James &
nobes, 1978). Ở mỗi thời điểm khác nhau, những
mục tiêu này có thể đối nghịch nhau trong việc
xây dựng chế độ thuế, nhưng trong một chừng mực
nào đó, chính phủ có thể nhận thấy được những
xung đột như vậy khi xây dựng luật thuế.

hệ thống kế toán, thông qua các chuẩn mực và
chế độ kế toán, nhằm mục đích thiết lập báo cáo
tài chính, cung cấp thông tin giúp người sử dụng
trong việc ra quyết định. một cách tổng quan, mục
tiêu của kế toán là cung cấp thông tin hữu ích cho
các nhóm người sử dụng khác nhau như nhà nước,
nhà đầu tư, nhà cho vay, chủ nợ, cổ đông… Để đạt

được mục tiêu này, một số nguyên tắc kế toán cơ
bản được áp dụng, như: nguyên tắc cơ sở dồn tích,
hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán,
thận trọng. chúng ta biết rằng, mục tiêu của kế
toán có thể thay đổi và sự thay đổi này chịu ảnh
hưởng của các yếu tố môi trường kinh tế-xã hội
của kế toán (mueller, 1967; choi & mueller, 1992).
Kế toán trong hệ thống kinh tế kế hoạch hóa chủ
yếu nhằm cung cấp thông tin cho công tác kế
hoạch hóa và kiểm soát vĩ mô nền kinh tế
(nguyen, 2008, p.101), trong khi kế toán của nền
kinh tế thị trường nhằm cung cấp thông tin hữu
ích cho nhà nước và các nhóm người sử dụng khác
nhằm đánh giá hiệu quả và tình trạng tài chính
của doanh nghiệp (nguyen, 2008, p.162). 

như đã đề cập, kế toán có thể nhằm đến nhiều
mục tiêu khác nhau (cho nhóm người sử dụng khác
nhau) trong những bối cảnh kinh tế-xã hội khác
nhau. có thể nhận diện 6 mục tiêu chủ yếu sau:

- cung cấp bằng chứng về giao dịch kinh tế tài
chính phát sinh;

- cho phép kiểm soát (phân chia tài sản, lợi
nhuận, căn cứ tính thuế thu nhập, giám sát và chế
tài hoạt động của doanh nghiệp);

- Giúp cho việc đưa ra quyết định (vi mô);
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- Đánh giá tình trạng kinh tế, tài chính của
doanh nghiệp;

- cung cấp số liệu cho thống kê và kế toán quốc
gia (vĩ mô);

- Tạo niềm tin và hỗ trợ cho việc đánh giá xã
hội.

như vậy, tồn tại những mục tiêu khác nhau
giữa kế toán và thuế. Lưu ý rằng, mục tiêu ưu tiên
của kế toán tài chính là cung cấp thông tin hữu
ích cho việc ra quyết định của nhà nước, nhà đầu
tư, nhà cho vay, chủ nợ… và trách nhiệm chính của
nhà kế toán và kiểm toán là làm sao thông tin kế
toán không bị lệch lạc làm ảnh hưởng đến các
nhóm lợi ích này. ngược lại, mục tiêu ưu tiên hàng
đầu của hệ thống thuế là tạo nguồn thu một cách
công bằng cho ngân sách nhà nước, và trách
nhiệm chủ yếu của nhà hoạch định chính sách
thuế là bảo vệ lợi ích của cơ quan thuế. Tồn tại
những mục tiêu khác nhau như vậy nên trong
nhiều nước như anh, canada, úc, các đề xuất về
thiết lập cân bằng giữa kế toán và thuế thường
không được chấp thuận. 

một khi có sự khác biệt về mục tiêu, những nhà
làm luật và những nhà hoạch định chính sách xây
dựng những khái niệm, nguyên tắc phản ánh mục
tiêu, tiêu chuẩn của hệ thống thuế, những nguyên
tắc thuế khác biệt với những nguyên tắc kế toán.
Sự khác biệt này có thể phân thành hai nhóm:
chênh lệch vĩnh viễn và tạm thời. chênh lệch
vĩnh viễn sinh ra do một số khoản thu nhập và
chi phí tham gia vào việc xác định lợi nhuận kế
toán nhưng không được đưa vào tính toán thu
nhập chịu thuế theo quy định của thuế. chênh
lệch tạm thời sinh ra do một số khoản thu nhập
và chi phí được đưa vào tính toán lợi nhuận kế
toán trong một kỳ nhưng lại được sử dụng để tính
toán thu nhập chịu thuế trong một kỳ khác. 

2. Cơ sở lý thuyết của sự liên kết giữa kế toán
và thuế

2.1 Độc lập hay phụ thuộc giữa kế toán và
thuế

về mối liên hệ giữa kế toán và thuế, tồn tại
hai hệ thống trên thế giới: Độc lập giữa kế toán
và thuế, phụ thuộc lẫn nhau giữa kế toán và thuế. 

Trong một hệ thống độc lập, thuế không ảnh
hưởng đến đo lường lợi nhuận kế toán, hay nói
cách khác, lợi nhuận kế toán được xác định hầu
như không chịu sự chi phối của các quy tắc thuế.
Thuế tồn tại độc lập với kế toán, nguyên tắc thuế

được vận dụng chỉ để xác định thu nhập chịu thuế.
Doanh nghiệp lựa chọn những chính sách kế toán
khác nhau cho mục tiêu kế toán và mục tiêu thuế.
Tuy nhiên, tính độc lập này chỉ tương đối, nghĩa
là không có sự độc lập hoàn toàn giữa kế toán và
thuế: những nguyên tắc kế toán có thể có ảnh
hưởng đến nguyên tắc thuế và những nguyên tắc
thuế có thể được vận dụng một cách tự nguyện
nhằm thiết lập báo cáo tài chính, nhất là trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc trưng cơ bản
của hệ thống này thể hiện mức độ tự do của doanh
nghiệp trong việc vận dụng các chính sách kế toán
khác nhau cho mục tiêu kế toán và thuế riêng
biệt.

ngược lại, trong một hệ thống phụ thuộc, thuế
được xem như một trong những nhân tố có thể
giải thích bản chất của một hệ thống kế toán. Đối
với hệ thống này, thuế có ảnh hưởng quan trọng
đến cách đo lường lợi nhuận kế toán; hay nói cách
khác, các nguyên tắc thuế được áp đặt để đo lường
lợi nhuận kế toán hay thu nhập chịu thuế được
xác định thông qua việc vận dụng các chính sách
kế toán. Khi đó, lợi nhuận kế toán không có sự
khác biệt đáng kể so với thu nhập chịu thuế nếu
luật thuế của một nước quy định chi phí phải được
hạch toán vào các tài khoản chi phí có liên quan
đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phù
hợp với chi phí được khấu trừ thuế thu nhập (một
dạng kế toán thuế mà nhà nước quan tâm để quản
trị thuế). Trong hệ thống này, các doanh nghiệp
thường báo cáo lợi nhuận thấp, thông qua việc vận
dụng các nguyên tắc thận trọng, để tối thiểu hóa
tiền thuế. Đặc trưng cơ bản của hệ thống này là
doanh nghiệp thường vận dụng chung chính sách
kế toán cho cả mục tiêu kế toán và thuế.

về liên hệ giữa kế toán và thuế ở châu aÂu,
hoogendoorn tóm lược như sau (hoogendoorn,
1996):

Bảng 1. Mức độ liên kết giữa kế toán và thuế

ở các nước
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Độc lập tương đối Phụ thuộc

Cộng hòa Séc Bỉ

Đan Mạch Phần Lan

Ireland Pháp

Hà Lan Đức

Na Uy Ý

Ba Lan Thụy Điển

Anh



2.2 Những hướng liên kết giữa kế toán và
thuế

Liên kết giữa kế toán và thuế có thể tồn tại ở
những dạng sau: (1) Thiết lập các nguyên tắc của
hệ thống này phù hợp với các nguyên tắc của hệ
thống kia; (2) mức độ của sự liên kết; và (3) sự
giống nhau giữa hai hệ thống. Từ đó, việc thiết
lập và phát triển các nguyên tắc của mỗi hệ thống
có thể theo hướng: các nguyên tắc kế toán phù
hợp với nguyên tắc thuế; các nguyên tắc thuế phù
hợp với nguyên tắc kế toán; hình thành các
nguyên tắc mới áp dụng cho cả hai hệ thống đang
tồn tại. cách tiếp cận lý tưởng là thiết lập các
nguyên tắc làm sao cho cả hai hệ thống cùng sử
dụng một hệ thống đo lường giá trị tích lũy của
thu nhập, có nghĩa là người nộp thuế cần biết chi
tiêu bao nhiêu trong năm và giá trị tích lũy cuối
năm đạt được như thế nào (Simons, 1938 [1]). Tất
nhiên, điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi ở cả
hai hệ thống và khi đó lợi nhuận đo lường theo
hai hệ thống sẽ là như nhau, có nghĩa là có sự phù
hợp đầy đủ giữa hai hệ thống thông qua việc thiết
lập một hệ thống các nguyên tắc chung. Thật đáng
tiếc là cách tiếp cận này phi thực tế. vì điều này
đòi hỏi có sự thay đổi lớn ở cả hai hệ thống đang
tồn tại và vụ chế độ kế toán (hay uÛy ban Thiết
lập chuẩn mực và chế độ kế toán) phải thu hẹp
những dự định của họ về việc phát triển một hệ
thống kế toán nhằm đạt được những mục tiêu kế
toán đã được đặt ra. 

mức độ của sự liên kết được thể hiện theo
thang đo từ không liên kết đến liên kết đầy đủ.
như đã đề cập ở trên, ở các nước anh-mỹ, tồn tại
một ít mức độ phù hợp của nguyên tắc thuế với
nguyên tắc kế toán, trong khi ở nhiều nước châu
aÂu (Pháp, Đức), mức độ phù hợp rất cao. Điều này
được giải thích thông qua mục tiêu của hai hệ
thống (cùng hướng hay khác biệt) ở các nước này. 

Sự giống nhau giữa hai hệ thống có thể thông
qua việc áp đặt một hệ thống tuân theo hệ thống
khác hay đơn thuần là chỉ là sự trùng khớp ngẫu
nhiên. cần thiết phải phân biệt giữa áp đặt và
trùng khớp ngẫu nhiên, giữa nguyên tắc thuế và
nguyên tắc kế toán. Raby & Richter (1975) cho
rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên không thuộc đối
tượng đáng quan tâm khi nghiên cứu về sự liên
kết. Theo Lamb và các tác giả (1998), tồn tại bốn
dạng liên kết giữa kế toán và thuế (Bảng 2).

Bảng 2. Các dạng liên kết giữa kế toán và thuế

3. Liên kết kế toán - thuế ở VN: Phân tích lý
thuyết

Dựa vào cơ sở lý thuyết về liên kết giữa kế toán
và thuế được phân tích ở trên, chúng tôi thử nhận
diện và hệ thống hóa các dạng liên kết kế toán -
thuế ở vn cho một số đối tượng và giao dịch điển
hình. Phân tích được trình bày theo từng dạng
liên kết dưới đây.

Dạng liên kết Diễn giải

TH 1: Độc lập giữa kế
toán và thuế

Quy định của thuế (tính thuế)
khác nguyên tắc kế toán.
Liên kết này cho thấy thuế
không có ảnh hưởng đến
quyết định vận dụng phương
pháp kế toán để lập báo cáo
tài chính.

TH 2: Tương đồng giữa
kế toán và thuế

Nguyên tắc thuế và nguyên
tắc kế toán là tương đồng
hay giống nhau. Thuế có ảnh
hưởng đáng kể đối với quyết
định vận dụng phương pháp
kế toán để lập báo cáo tài
chính

TH 3: Thuế dựa vào kế
toán 

Nguyên tắc kế toán được chi
tiết trong khi không tồn tại
nguyên tắc thuế hoặc tồn tại
nhưng ít chi tiết. Từ đó, xử lý
trong thuế phải dựa vào quy
định trong kế toán. Liên kết
này thể hiện sự ảnh hưởng
kế toán đối với thuế .

TH 4: Kế toán tuân theo
thuế

Nguyên tắc thuế được chi tiết
trong khi không tồn tại
nguyên tắc kế toán hoặc tồn
tại nhưng ít chi tiết. Từ đó, xử
lý kế toán dựa vào quy định
của thuế. Liên kết này thể
thiện sự ảnh hưởng của thuế
đối với kế toán.

TH 5: Chế ngự của thuế

Mặc dù tồn tại nguyên tắc
thuế và nguyên tắc kế toán
song song, thay vì vận dụng
nguyên tắc kế toán, nguyên
tắc thuế luôn được vận dụng
để xử lý các giao dịch, các
đối tượng trong kế toán để
lập báo cáo tài chính. Liên
kết này phản ánh hành vi
của kế toán (chịu ảnh hưởng
lớn của thuế)
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Nội dung Hướng liên kết

1. Xác định giá của
TSCÑ

Trường hợp 2: Tương đồng giữa kế toán và thuế
Thuế và kế toán đều áp dụng nguyên tắc giá gốc để ghi nhận TSCĐ hình thành và giá cả sau khi ghi nhận ban đầu.

2. Phân loại thuê tài
sản 

Trường  hợp 3: Thuế dựa vào kế toán 
Việc phân loại thuê tài sản trong kế toán trình bày trong chuẩn mực số 06-Thuê tài sản. Phân loại thuê tài sản trong
thuế cũng dựa vào quy định này. 

3. Khấu hao TSCĐ 

Trường hợp 5: Chế ngự của thuế
Tồn tại nguyên tắc về khấu hao TSCĐ trong kế toán và thuế. Tuy nhiên, trong thực hành, trích khấu hao TSCĐ ở
doanh nghiệp thường tuân theo quy định khấu hao áp dụng để tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (quyết định
khấu hao của Bộ Tài chính).

4. Dự phòng 

Trường hợp 5: Chế ngự của thuế
Việc trích lập các khoản dự phòng được quy định trong thông tư lập dự phòng của Bộ Tài chính để làm căn cứ tính chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặc dù kế toán có thể lập dự phòng khác quy định này, nhưng trong thực hành, việc
lập dự phòng ở các doanh nghiệp luôn tuân theo quy định trong Thông tư dự phòng cho mục tiêu thuế.

5. Chi phí nghiên cứu
và triển khai 

Trường hợp 3: Thuế dựa vào kế toán
Ghi nhận chi phí nghiên cứu và triển khai trong kế toán (vốn hóa hay hạch toán vào chi phí) dựa vào khả năng thu
được lợi ích kinh tế trong tương lai từ chi phí này. Thuế không có quy định riêng nên dựa vào kế toán.

6. Xác định giá của
hàng tồn kho

Trường hợp 2: Tương đồng giữa kế toán và thuế
Xác định giá mua của hàng tồn kho, giá vốn của hàng xuất bán trong kế toán và thuế là như nhau. 

7. Chi phí lãi vay
7.1 Vốn hóa

7.2 Tính vào chi phí
sản xuất kinh doanh

Trường hợp  2: Tương đồng giữa kế toán và thuế 
Vốn hóa chi phí lãi vay được quy định giống nhau trong kế toán và thuế.
Trường hợp 1: Độc lập tương đối
Theo kế toán, chi phí lãi vay hoạt động SXKD được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.  Với thuế, ghi nhận chi phí
lãi vay vào chi phí theo đúng nghĩa “hợp lý”; chẳng hạn, khi doanh nghiệp vay với lãi suất thực tế vượt quá mức quy
định thì không được ghi nhận vào chi phí thuế lãi vay vượt quá tỷ lệ lãi vay “hợp lý”. 

8. Giao dịch bằng
ngoại tệ
8.1 Phát sinh trong kỳ

8.2 Xử lý cuối kỳ 

Trường hợp 2: Tương đồng giữa kế toán và thuế 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào doanh thu hay chi phí tài chính trong kế toán và doanh thu tính
thuế hay chi phí khấu trừ thuế trong thuế.
Trường hợp 2: Xử lý tương đồng trong kế toán và thuế
Theo Thông tư hướng dẫn hiện hành (201/2009/TT-BTC), chênh lệch tỷ giá cuối năm của tiền, nợ phải thu, phải trả
ngắn hạn tạm thời ghi nhận vào vốn chủ sở hữu (TK 413) để lập báo cáo tài chính, đầu năm sau hoàn nhập lại các
khoản chênh lệch này. Riêng đối với nợ phải thu, phải trả dài hạn, chênh lệch được ghi nhận vào doanh thu, chi phí
trong kế toán và thuế. 

9. Lợi thế thương mại
(do hợp nhất)

Trường hợp 1: Độc lập giữa kế toán và thuế
Xác định và xử lý lợi thế thương mại được quy định chi tiết trong kế toán (chuẩn mực Hợp nhất kinh doanh) nhằm lập
báo cáo tài chính hợp nhất. Xử lý lợi thế thương mại không ảnh hưởng đến thuế thu nhập phải nộp của thực thể hợp
nhất.  

10. Thay đổi chính
sách kế toán  và sai
sót trọng yếu 

Trường hợp 3: Thuế dựa vào kế toán
Kế toán quy định chi tiết xử lý kế toán khi có thay đổi chính sách kế toán và sai sót trọng yếu, trong khi thuế không có
hướng dẫn chi tiết. 

11. Phạm vi của thực
thể kế toán  và đối
tượng nộp thuế 

Trường hợp 1: Độc lập giữa kế toán và thuế
Theo Luật thuế thì các tổ chức, cá  nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập phải chịu thuế. Theo Luật kế toán,
đơn vị kế toán là tổ chức độc lập và cung cấp thông tin  trung thực qua báo cáo tài chính. Chẳng hạn, một chi nhánh
của một công ty có thể là một đối tượng nộp thuế nhưng không phải là một thực thể kế toán; hay khi hợp nhất báo cáo
tài chính, công ty mẹ là một thực thể hợp nhất (thực thể kế toán), trong khi tất cả công ty con, công ty liên kết của
công ty mẹ đều là đối tượng nộp thuế.

12. Tiền phạt và tiền
bồi thường, ủng hộ

Trường hợp 1: Độc lập giữa kế toán và thuế
Độc lập này xuất phát từ khác biệt về khái niệm “chi phí kế toán” và chi phí “hợp lý” trong thuế. 

13. Ghi nhận doanh
thu bán hàng
13.1 Doanh thu bán
hàng thông thường 
13.2 Doanh thu bán
hàng trả chậm, trả góp

13.3 Doanh thu theo
tiến độ

13.4 Doanh thu bán
hàng đại lý, ủy thác

Trường hợp 2: Tương đồng giữa kế toán và thuế 

Trường hợp 3: Thuế dựa vào kế toán
Xác định doanh thu bán hàng, doanh thu tiền lãi hàng kỳ được chi tiết hóa trong kế toán, trong khi thuế không có
hướng dẫn chi tiết.
Trường hợp 1: Độc lập giữa kế toán và thuế
Theo kế toán, doanh thu được xác định và ghi nhận theo hai phương pháp: Theo tiến độ kế hoạch và theo tiến độ khối
lượng thực hiện. Việc ghi nhận doanh thu theo tiến độ kế hoạch chưa cần xác nhận khối lượng của khách hàng và
chưa lập hóa đơn.
Theo thuế, ghi nhận doanh thu tính thuế khi hóa đơn khối lượng được lập.
Trường hợp 5: Chế ngự của thuế
Việc ghi nhận bán hàng đại lý trong kế toán chịu sự chi phối mạnh mẽ của quy định về thuế giá trị gia tăng (đơn vị kê
khai, đơn vị nộp thuế)

14. Chi phí trích trước,
chi phí phân bổ

Trường hợp 4: Kế toán dựa vào thuế
Các khoản chi phí trích trước, chi phí phân bổ trong kế toán dựa vào nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên, chi tiết về mức
phân bổ phù hợp (hay thời hạn phân bổ) hay mức trích trước không được cụ thể hóa trong kế toán. Ngược lại, thuế quy
định chi tiết hơn nhằm xác định mức chi phí được khấu trừ thuế trong kỳ

Bảng 3: Liên kết giữa kế toán và thuế ở VN
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Kết quả phân tích 20 đối tượng và các giao dịch
trọng yếu trong kế toán và thuế ở vn, Bảng 3 cho
thấy:

- Trường hợp 1 chiếm 5/20 đối tượng (25%);
- Trường hợp 2 chiếm 6/20 đối tượng (30%);
- Trường hợp 3 chiếm 4/20 đối tượng (20%);
- Trường hợp 4 chiếm 1/20 đối tượng (5%);
- Trường hợp 5 chiếm 3/20 đối tượng (15%);
Trường hợp 1 phản ánh tính độc lập giữa kế

toán và thuế, các trường hợp còn lại thể hiện tính
phụ thuộc giữa kế toán và thuế. như vậy, kết quả
phân tích cho thấy, tính phụ thuộc lẫn nhau giữa
kế toán và thuế ở nước ta rất cao (chiếm 75%).
Điều này là hợp lý ở một nước mà kế toán (và
thuế) được xem là công cụ quản lý vĩ mô của nhà
nước. Thực tế kế toán ở các doanh nghiệp (đặc biệt
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) từ trước đến nay
vẫn chịu sự chi phối mạnh mẽ của thuế.

4. Kết luận

nhận diện liên kết giữa kế toán và thuế có một
ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các nhà
hoạch định chính sách, các cơ quan thi hành mà
cả những người làm công tác kế toán, thuế ở
doanh nghiệp. Bài viết cố gắng xác lập một khuôn
khổ lý thuyết về liên kết giữa kế toán và thuế và
thử nhận diện mức độ liên kết giữa kế toán và
thuế ở nước ta hiện nay. Kết quả phân tích lý
thuyết cho thấy mức độ liên kết chặt chẽ giữa kế
toán và thuế ở nước ta. Liên kết chặt chẽ giữa kế
toán và thuế sẽ làm giảm chi phí vận dụng của
người nộp thuế. Thật vậy, chỉ cần thiết lập một
hệ thống sổ sách cho cả kế toán và thuế sẽ làm
giảm thiểu chi phí vận dụng của người nộp thuế;
hoặc không cần có nhiều điều chỉnh phức tạp để
điều chỉnh lợi nhuận kế toán về thu nhập tính
thuế; do đó, sẽ giảm bớt gánh nặng cho doanh
nghiệp. hơn nữa, liên kết chặt chẽ giữa kế toán
và thuế sẽ góp phần giảm thiếu chi phí quản lý
thuế của cơ quan thuế, vì thuế dựa vào kế toán để
tiến hành kiểm tra thuế. Tuy nhiên, một khi mức
liên kết cao giữa kế toán và thuế được thiết lập,
tính linh hoạt của kế toán bị hạn chế, hành vi kế
toán chịu sự chi phối của thuế. Từ đó, kế toán được
xem là một công cụ hỗ trợ cho quản trị thuế hơn
là một công cụ quản trị doanh nghiệp. vì khuôn

khổ có hạn, bài viết chỉ dừng lại ở phân tích lý
thuyết. nghiên cứu xa hơn cần nhận diện thực tế
liên kết giữa kế toán và thuế ở các doanh nghiệpn
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